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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Hoạt động thể lực của sinh viên hệ cử nhân dinh dưỡng 
Đại học Y Hà Nội
Đăng Thị Thu Hằng1, Tạ Thị Như Quỳnh1, Nguyễn Thị Hải Hà2, Đặng Bảo Ngọc1, Trần Công Minh1, 
Nguyễn Quang Dũng3

Tóm tắt:

* Mục tiêu: Mô tả hoạt động thể lực (HĐTL) của sinh viên cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội. 

* Phương pháp: 96 sinh viên được phỏng vấn bằng bộ câu hỏi GPAQ (Global Physical Activity 
Questionnaire). Sử dụng ngưỡng ≥ 600 MET-phút/tuần để xác định tỷ lệ đối tượng đạt khuyến nghị 
về HĐTL của WHO.

* Kết quả: 71,9% sinh viên có mức HĐTL đạt khuyến nghị tối thiểu về HĐTL của WHO, thời gian 
hoạt động tĩnh tại xấp xỉ 10 giờ/ngày. Tỷ lệ sinh viên có mức HĐTL cao là 17,7%, trung bình là 
42,7% và thấp là 39,6%. Kết luận: Tỷ lệ sinh viên đạt mức khuyến nghị HĐTL của WHO khá cao, 
hoạt động tĩnh tại của sinh viên chiếm phần lớn thời gian trong ngày. 

Từ khóa: Hoạt động thể lực, sinh viên, cử nhân dinh dưỡng, thời gian tĩnh tại, bộ câu hỏi hoạt 
động thể lực toàn cầu.

Physical activity among students in nutrition science of 
Hanoi Medical University
Dang Thi Thu Hang1, Ta Thi Nhu Quynh1, Nguyen Thi Hai Ha2, Dang Bao Ngoc1, Tran Cong Minh1, 
Nguyen Quang Dung3

Abstract:

* Objective: To describe the physical activity of the students in nutrition science, Hanoi medical university.

* Method: 96 subjects were interviewed by using the Global Physical Activity Questionnaire-
GPAQ. Cut-off greater than 600 MET-minute per week was used to define subjects who meet the 
WHO recommendations on physical activity.

* Results: 71.9% of subjects met the WHO recommendations on physical activity, the sedentary 
time was about 10 hours per day. The prevalence of subjects with high level of physical activity 
was 17.7%, moderate was 42.7% and low was 39.6%. Conclusion: The prevalence of students 
meeting the WHO recommendations on physical activity is relatively high, the sedentary time of 
students occupies major part of the time of day.
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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(GPAQ). Với bộ câu hỏi GPAQ, việc khảo sát 
HĐTL của đối tượng có thể được thực hiện dễ 
dàng, thuận tiện. Số lượng và mức độ HĐTL 
được thu thập, đánh giá và so sánh với khuyến 
nghị về HĐTL của tổ chức y tế thế giới. 

Tại Việt Nam, một số nghiên cứu về HĐTL đã 
được tiến hành trên người trưởng thành [4, 9]. 
Nghiên cứu trên 14.706 người trưởng thành, 
khoảng 7/10 người từ 25-64 tuổi đạt khuyến 
nghị về HĐTL của WHO [4]. Một nghiên cứu 
trên 1.906 người trưởng thành 25-64 tuổi tại 
thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, 56% đối tượng 
nghiên cứu được xếp loại hoạt động tích cực, đạt 
khuyến nghị tối thiểu của WHO về HĐTL [9]. 

Sinh viên là những nhà trí thức, lực lượng lao 
động quan trọng tương lai của đất nước. HĐTL 
thường xuyên đem lại nhiều lợi ích với sức khỏe 
[10]. Vì vậy, quan tâm tới HĐTL ở sinh viên là hết 
sức cần thiết, giúp chúng ta biết được thực trạng 
HĐTL, cũng như mức đáp ứng khuyến nghị của 
WHO về HĐTL của sinh viên. Tuy nhiên, nghiên 
cứu về HĐTL chưa được thực hiện nhiều tại Việt 
Nam, đặc biệt trên đối tượng sinh viên.

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm mô tả 
HĐTL bằng bộ câu hỏi GPAQ của sinh viên hệ 
cử nhân dinh dưỡng Đại học Y Hà Nội.

1. Đặt vấn đề

Hoạt động thể lực (HĐTL) là tất cả các cử động 
của cơ thể gây tiêu hao năng lượng. HĐTL bao 
gồm hoạt động do tập luyện và không do tập 
luyện. Tập luyện là hoạt động có chủ định, mang 
tính lặp lại, nhằm nâng cao sức khỏe. Hoạt động 
không do tập luyện bao gồm các hoạt động nghề 
nghiệp, hoạt động lúc rảnh rỗi, làm công việc 
nhà, chăm sóc bản thân, di chuyển. HĐTL đều 
đặn, ít nhất 30 phút mỗi ngày hoặc 150 phút mỗi 
tuần với cường độ mức vừa mang lại nhiều lợi 
ích đối với sức khỏe, giảm nguy cơ tử vong [10]. 
Ngược lại, ít HĐTL như ngồi, nằm nhiều làm 
tăng nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm 
- đang có xu hướng gia tăng [6, 7]. Các bệnh 
không lây nhiễm tạo ra gánh nặng bệnh tật lớn, 
là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong tàn tật trên 
toàn cầu và chiếm tới trên 2/3 tổng gánh nặng 
bệnh tật và tử vong ở nước ta [1]. 

Hiện nay, có nhiều phương pháp đánh giá HĐTL 
như phương pháp sử dụng máy đếm bước chân, 
gia tốc kế, quan sát trực tiếp, phương pháp tự 
điền phiếu và phương pháp phỏng vấn. Trong 
phương pháp phỏng vấn, người ta có thể sử 
dụng công cụ “Bộ câu hỏi hoạt động thể lực 
toàn cầu”- Physical Activity Questionnaire 

Key words: physical activity, student, nutrition science, sedentary time, Global Physical Activity 
Questionnaire.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Đối tượng

Sinh viên hệ cử nhân dinh dưỡng, đang học 
năm thứ nhất tới năm thứ 4, Đại học Y Hà Nội, 
khỏe mạnh, tình nguyện tham gia nghiên cứu.

2.2. Địa điểm, thời điểm thu thập số liệu

Nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Y Hà 
Nội, thời gian thu thập số liệu: Tháng 9/2016-
3/2017.

2.3. Thiết kế nghiên cứu

Nghiên cứu mô tả cắt ngang. 

2.4. Cỡ mẫu, chọn mẫu

Sử dụng công thức tính mẫu như sau:

Cỡ mẫu (n) được tính dựa trên ước tính dựa vào 
tỉ lệ (p) sinh viên đạt được mức khuyến nghị 
HĐTL của WHO. Ước tính p = 50% số sinh 
viên có HĐTL đạt mức khuyến nghị của WHO: 
≥ 600 MET-phút/tuần, để xác định tỷ lệ sinh 
viên thực hiện HĐTL khác biệt khoảng 10% 
(d) so với tỷ lệ thực hiện HĐTL trong thực tế 
với độ tin cậy 95% (z1 - ∝/2 =1,96) thì cỡ mẫu 
tối thiểu là 96 sinh viên. Tổng số có 189 sinh 
viên đáp ứng tiêu chuẩn lựa chọn. Chọn mẫu 
nghiên cứu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu 
nhiên đơn. 

2.5. Thu thập số liệu

Đối tượng được phỏng vấn trực tiếp bằng bộ 
câu hỏi hoạt động thể lực toàn cầu (Global 
Physical Activity Questionnaire-GPAQ). Điều 

tra viên là các sinh viên hệ cử nhân dinh dưỡng 
đại học Y Hà Nội. Bộ câu hỏi GPAQ phỏng vấn 
về lượng thời gian dành cho các loại HĐTL với 
cường độ khác nhau trong 1 ngày và số ngày 
thực hiện các hoạt động đó trong 1 tuần của đối 
tượng, gồm 4 phần chính: 1) Hoạt động nghề 
nghiệp-là những công việc được trả công hoặc 
không được trả công như học tập, việc nhà, 
gặt lúa, đánh cá… (6 câu hỏi); 2) Hoạt động di 
chuyển: đi bộ, đạp xe đạp (3 câu hỏi); 3) Hoạt 
động giải trí-là những hoạt động được thực hiện 
lúc rảnh rỗi ở trong hoặc ngoài nhà nhằm tạo sự 
thoải mái về tư tưởng, tâm hồn (6 câu hỏi); 4) 
Hoạt động tĩnh tại (1 câu hỏi). 

Trong hoạt động nghề nghiệp và giải trí, điều tra 
viên sẽ hỏi về số phút trong 1 ngày để thực hiện 
HĐTL cường độ nặng và cường độ vừa. Điều tra 
viên được hướng dẫn cách phỏng vấn phiếu, xác 
định cường độ và thời gian HĐTL [11]: 

- HĐTL cường độ nặng là hoạt động đòi hỏi sự 
gắng sức thể lực nặng, làm tăng nhiều nhịp thở 
và nhịp tim. 

- HĐTL cường độ vừa là hoạt động đòi hỏi sự 
gắng sức thể lực vừa phải, làm tăng một chút 
nhịp thở và nhịp tim.

- Ngoài trừ hoạt động tĩnh tại, các hoạt động 
còn lại được coi là có thực hiện nếu đối tượng 
thực hiện HĐTL trong ít nhất 10 phút liên tục.

2.6. Tính toán số lượng HĐTL (Quantity of 
physical activity) của đối tượng trong 1 tuần 
và ngưỡng phân loại

“Cường độ HĐTL” (Intensity of physical 
activity) được đo bằng đơn vị là MET (Metabolic 
Equivalent Task), được tính bằng cách lấy năng 
lượng tiêu hao của 1 HĐTL nào đó chia cho năng 

n=Z1-α/2                   = 1,962                           = 962 P(1-P)
d2

0,5x(1-0,5)
0,12
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 

2
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lượng tiêu hao khi ngồi/nghỉ. Thông thường, 
mức độ HĐTL lúc ngồi/nghỉ có giá trị 1 MET, 
đi bộ tốc độ bình thường có mức độ 3 MET.

Số lượng HĐTL được đo bằng đơn vị là MET-
phút, được tính bằng cách lấy “cường độ 
HĐTL” (tính bằng MET) nhân với thời lượng 
của HĐTL (tính bằng phút). Để tính ra “số 
lượng HĐTL” của một HĐTL trong một tuần, 
sử dụng cách tính sau [11]: 

“Số lượng HĐTL” của mỗi HĐTL trong 1 tuần 
= Cường độ HĐTL (đo bằng MET) × thời lượng 
HĐTL/ngày (tính bằng phút) × số ngày/tuần.

Với bộ câu hỏi GPAQ, cường độ HĐTL được 
quy ra MET cụ thể như sau:

- HĐTL nghề nghiệp mức độ vừa: giá trị MET 
= 4; HĐTL nghề nghiệp mức độ nặng: giá trị 
MET = 8.

- HĐTL di chuyển như đạp xe và đi bộ có giá 
trị MET = 4.

- HĐTL giải trí mức độ vừa: giá trị MET = 4; 
HĐTL giải trí mức độ nặng: giá trị MET = 8.

Tổng số lượng HĐTL trong 1 tuần của đối 
tượng là tổng số “số lượng HĐTL” của 5 loại 
hoạt động sau: (HĐTL nghề nghiệp mức độ 
nặng) + (HĐTL nghề nghiệp mức độ vừa) + 
(HĐTL do đi bộ hay đạp xe) + (HĐTL giải trí 
mức độ nặng) + (HĐTL giải trí mức độ vừa).

2.7. Ngưỡng phân loại mức HĐTL

HĐTL của đối tượng được cho là đạt khuyến 
nghị của WHO khi tổng số lượng HĐTL ≥ 
600 MET-phút/tuần. Theo WHO, mức HĐTL 
“thấp” khi HĐTL của cá thể đạt dưới 600 MET-
phút/tuần, mức HĐTL “trung bình” khi HĐTL 
trong khoảng từ 600 tới 3000 MET-phút/tuần, 

“cao” khi HĐTL của cá thể đạt tối thiểu 3000 
MET-phút/tuần [11].

2.8. Phân tích số liệu

Số liệu được nhập và làm sạch bằng phần mềm 
Epidata 3.1, sau đó chuyển sang phần mềm 
SPSS 22.0 for Windows để tính toán ra các số 
trung bình và tỷ lệ phần trăm.

3. Kết quả nghiên cứu

Số lượng 
(n = 96)

Tỷ lệ (%)

Nhóm tuổi (năm)

18 - 19 32 33,3

20 - 24 62 64,6

≥ 25 2 2,1

Giới tính

Nam 14 14,6

Nữ 82 85,4

Bảng 3.1. Phân bố tuổi, giới của đối tượng 
nghiên cứu

Phân bố tuổi, giới của đối tượng nghiên cứu được 
trình bày trong Bảng 1. Đối tượng nghiên cứu ở độ 
tuổi 20-24 chiếm tỷ lệ cao nhất: 64,6%, tiếp đến là 
nhóm 18-19 tuổi: 33,3%, nhóm từ 25 tuổi trở lên 
chiếm 2,1%. Tỷ lệ nam là 14,6% và nữ là 85,4%.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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Tỷ lệ đối tượng tham gia các loại HĐTL với 
mực độ khác nhau được trình bày trong Bảng 
2. Với hoạt động nghề nghiệp, 53,1% đối tượng 
đã thực hiện với mức độ vừa. Với hoạt động 
di chuyển, có 70,8% đối tượng đã thực hiện đi 
bộ hoặc đạp xe với thời gian ít nhất 10 phút 
liên tục để đi từ chỗ này sang chỗ khác. Với 
hoạt động giải trí, có 18,8% đối tượng đã thực 
hiện HĐTL với mức độ nặng, trong đó tỷ lệ 
nam giới có HĐTL mức độ nặng cao hơn so với 
nữ giới: 57,4% so với 12,2%. Có 90,6% tham 
gia mọi HĐTL, tức có 9,4% đối tượng (100%-
90,6%) không tham gia bất cứ loại HĐTL nào 
từ mức độ vừa đến mức độ nặng trong ít nhất 
10 phút trở lên.

Loại HĐTL

Nam Nữ Chung

Số lượng 
(n = 14)

Tỷ lệ (%)
Số lượng 
(n = 82)

Tỷ lệ (%)
Số lượng 
(n = 96)

Tỷ lệ (%)

Nghề nghiệp

Cường độ nặng 1 7,1 2 2,4 3 3,1

Cường độ vừa 7 50,0 44 53,7 51 53,1

Di chuyển: đi bộ, đạp xe 11 78,6 57 69,5 68 70,8

Giải trí

Cường độ nặng 8 57,4 10 12,2 18 18,8

Cường độ vừa 5 35,7 26 31,7 31 32,3

Tất cả HĐTL 13 92,9 74 90,2 87 90,6

Bảng 3.2. Tỷ lệ đối tượng tham gia các loại HĐTL

Loại 
HĐTL

Nam 
(n = 14) 

(TB ± SD)

Nữ 
(n = 82) 

(TB ± SD)

Chung 
(n = 96) 

(TB ± SD)

Nghề 
nghiệp

33,6 ± 42,4 37,6 ± 53,4 37,0 ± 52,2

Di 
chuyển

39,3 ± 41,2 27,6 ± 29,8 29,3 ± 31,7

Giải trí 53,9 ± 53,3 24,3 ± 41,6 28,6 ± 44,5

Tĩnh tại 522,9 ± 204,4 615,0 ± 170,8 601,6 ± 177,9

Bảng 3.3. Thời gian thực hiện các loại 
HĐTL trong 1 ngày (phút/ngày)



| TỔNG QUAN & NGHIÊN CỨU |

Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2017, Số 43      15

trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 

2
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Thời gian thực hiện các loại HĐTL trong 1 ngày 
được trình bày trong Bảng 3. Thời gian dành cho 
hoạt động tĩnh tại là 522,9 ± 204,4 phút/ngày 
(nam) và 615,0 ± 170,8 phút/ngày (nữ). Thời 
gian dành cho di chuyển và các hoạt động giải 
trí ở nam giới có xu hướng cao hơn ở nam giới 
so với nữ giới. Thời gian nam giới di chuyển là 
39,3 ± 41,2 phút/ngày và nữ là 27,6 ± 29,8 phút/
ngày.Thời gian nam giới HĐTL giải trí là 53,9 ± 
53,3 phút/ngày và nữ là 24,3 ± 41,6 phút/ngày.

Số lượng HĐTL và tỷ lệ đạt mức khuyến nghị 

Mức 
HĐTL

Nam (n = 14) Nữ (n = 82)
Chung 
(n = 96)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Số 
lượng

Tỷ lệ 
(%)

Cao 7 50,0 10 12,2 17 17,7

Trung 
bình

5 35,7 36 43,9 41 42,7

Thấp 2 14,3 36 43,9 38 39,6

Bảng 3.5. Phân bố mức HĐTL

HĐTL của WHO được trình bày trong Bảng 4. 
Đối với cả 3 HĐTL nghề nghiệp, di chuyển, giải 
trí, số lượng HĐTL của nam giới có xu hướng 
nhiều hơn so với nữ giới. Số lượng HĐTL cho 
di chuyển ở nam là 1035,7 ± 1197,6 MET-phút/
tuần và nữ giới là 522,6 ± 623,5 MET-phút/tuần. 
Số lượng HĐTL cho giải trí ở nam là 1055,7 
± 1246,5 MET-phút/tuần và nữ giới là 369,3 ± 
655,4 MET-phút/tuần. Có 85,7% nam giới và 
69,5% nữ giới thực hiện HĐTL đạt mức ≥ 600 
MET-phút/tuần theo khuyến nghị của WHO.

Phân bố mức HĐTL được trình bày 
trong Bảng 5. Tính chung cho 2 
giới, HĐTL mức cao chiếm 17,7%, 
mức trung bình: 42,7% và mức thấp: 
39,6%. Nam giới HĐTL mức cao 
chiếm 50%, nữ giới HĐTL mức cao 
chiếm 12,2%. 

Loại HĐTL
Nam (n = 14) 

(TB ± SD)
Nữ (n = 82) 
(TB ± SD)

Chung (n = 96) 
(TB ± SD)

Nghề nghiệp 562,9 ± 868 523,4 ± 968,7 529,2 ± 950,5

Di chuyển 1035,7 ± 1197,6 522,6 ± 623,5 597,5 ± 748,9

Giải trí 1055,7 ± 1246,5 369,3 ± 655,4 469,4 ± 798,9

Tổng cả 3 hoạt động trên 2654,3 ± 2195,9 1415,3 ± 1305,8 1596 ± 1518,8

Tỷ lệ đạt ≥ 600 MET-phút/tuần
(n/%) (n/%) (n/%)

12/85,7 57/69,5 69/71,9

Bảng 3.4. Số lượng HĐTL (MET-phút/tuần) và tỷ lệ đối tượng đạt trên 600 MET-phút/tuần
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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4. Bàn luận

Nghiên cứu này mô tả HĐTL của sinh viên cử 
nhân dinh dưỡng dựa vào bộ câu hỏi GPAQ 
được phát triển bởi WHO. Tỷ lệ không tham 
gia bất cứ loại HĐTL nào mức độ vừa trở lên 
trong ít nhất 10 phút là 9,4%. Có 85,7% nam và 
69,5% nữ đáp ứng khuyến nghị của WHO cần 
đạt tối thiểu 600 MET-phút/tuần. Nam giới đạt 
2654,3 MET-phút/tuần và nữ giới đạt 1415,3 
MET-phút/tuần.  

Trên người trưởng thành 18-64 tuổi, một nghiên 
cứu trong nước cho thấy tỷ lệ không tham gia 
bất cứ HĐTL nào mức độ vừa trở lên trong ít 
nhất 10 phút là 20%, nam giới đạt 3.120 MET-
phút/tuần và nữ giới đạt 1.680 MET-phút/tuần 
[4]. Tỷ lệ không tham gia bất cứ HĐTL nào nói 
trên cao hơn nghiên cứu của chúng tôi, có thể 
đối tượng nghiên cứu của Bui và cộng sự [4] 
có nhiều người lớn tuổi, nên lối sống tĩnh tại 
nhiều hơn. 

Có rất ít sinh viên tham gia HĐTL nghề nghiệp 
mức độ nặng: 3,1%. Hoạt động này bao gồm 
các công việc dẫn tới tăng nhiều nhịp thở hay 
nhịp tim như mang vác vật nặng, đào bới, xây 
dựng… trong ít nhất 10 phút liên tục. Sinh viên 
không thường thực hiện các hoạt động này, 
điều này lý giải tại sao tỷ lệ sinh viên tham gia 
hoạt động nghề nghiệp mức nặng rất thấp. 

Trong khi đó, hoạt động di chuyển như đi bộ 
hoặc đạp xe từ chỗ này sang chỗ khác liên tục 
trong 10 phút liên tục như đi bộ đến trường, đi 
chợ, tới nơi mua sắm, có khá nhiều sinh viên 
thực hiện: 70,8%. Đây là hoạt động đơn giản, 
phổ biến, dễ thực hiện, không đòi hỏi gắng sức, 
nên nhiều sinh viên thực hiện. Số sinh viên còn 
lại không đi bộ, đạp xe liên tục trong 10 phút là 

do họ đi xe máy hoặc sống trong ký túc xá gần 
nơi học tập, mua bán.

Đối với hoạt động giải trí, có 18,8% sinh viên 
tham gia hoạt động giải trí mức nặng và 32,3% 
sinh viên tham gia hoạt động giải trí mức độ 
vừa. Hoạt động giải trí gồm hoạt động thể dục 
thể thao, mức độ nặng như chạy, đá bóng, bóng 
rổ,…, mức độ vừa như đi bộ nhanh, đá cầu, 
cầu lông,…, các hoạt động này được thực hiện 
trong thời gian rảnh rỗi, ngoài giờ học của sinh 
viên. Hoạt động di chuyển, giải trí góp phần 
nâng cao mức HĐTL của sinh viên: 42,7% có 
mức HĐTL “trung bình” và 17,7% có mức 
HĐTL “cao” (Bảng 5). Trong một nghiên cứu 
trên người trưởng thành Việt Nam 18-64 tuổi, 
58,8% nam và 47,3% nữ ở vùng nông thôn có 
mức HĐTL “cao” (trên 3000 MET-phút/tuần), 
tại thành thị có khoảng 35% nam và 25% nữ 
có mức HĐTL “cao” [4]. Sự khác biệt này có 
thể do yếu tố tuổi, nghề nghiệp, địa dư của đối 
tượng khác nhau. Sinh viên đại học Y Hà Nội 
phải dành nhiều thời gian cho học, thi cử nên 
không có nhiều thời gian cho HĐTL như đối 
tượng đến từ vùng nông thôn trong nghiên cứu 
của Bui và cộng sự [4].

Thời gian đối tượng dành cho hoạt động tĩnh tại 
là 601,6 phút/ngày (10 giờ/ngày). Người Việt 
Nam 18-64 tuổi ở Hà Nội có 6,3 giờ/ngày, ở TP 
Hồ Chí Minh là 2,9 giờ/ngày, ở Cần Thơ là 2 
giờ/ngày và toàn quốc là 3,4 giờ/ngày [4]. Một 
nghiên cứu tại Mỹ cho thấy thời gian tĩnh tại 
của đối tượng 16-19 tuổi là 8,03 giờ/ngày và 
của người 20-29 tuổi là 7,48 giờ/ngày [5]. Thời 
gian tĩnh tại càng nhiều, nguy cơ mắc bệnh tim 
mạch, rối loạn chuyển hóa càng cao [7]. Rõ ràng 
thời gian tĩnh tại của sinh viên cử nhân dinh 
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trình phỏng vấn.

2.3. Thiết kế nghiên cứu: Mô tả cắt ngang

2.4. Cỡ mẫu và cách chọn mẫu

2.4.1. Cỡ mẫu

Sử dụng công thức tính cỡ mẫu cho một tỷ lệ để 
xác định số hộ gia đình có bà mẹ có con dưới 5 tuổi: 

Với Z = 1,96 (ứng với  = 0,05), p = 0,37 [3],  = 0,14 
tính được N = 334. Dự phòng khoảng 20% đối tượng từ 
chối trả lời, cuối cùng cỡ mẫu là 409 hộ gia đình có con 
dưới 5 tuổi.

2.4.2. Cách chọn mẫu: 
Chọn mẫu nhiều giai đoạn

Giai đoạn 1: mỗi miền chọn ngẫu nhiên 1 tỉnh: 
Hòa Bình-miền Bắc, Hà Tĩnh – Miền Trung và Kiên 
Giang- Mieàm Nam; 

Giai đoạn 2: mỗi tỉnh chọn ngẫu nhiên 3 xã bao 
gồm xã nông thôn, thành thị (thị trấn/phường) và khó 
khăn (miền núi/hải đảo): tổng 9 xã; 

Giai đoạn 3: mỗi xã chọn 46 hộ gia đình có 
con dưới 5 tuổi, chọn ngẫu nhiên hộ gia đình đầu 
tiêu, sau đó lựa chọn các hộ gia đình tiếp theo, theo 
phương pháp là “cổng liền cổng”.

2.5. Phương pháp, kỹ thuật thu thập số liệu

Bộ công cụ: Phiếu phỏng vấn được xây dựng và 
chỉnh sửa sau khi có thử nghiệm tại Thạch Thất, Hà Nội.

Phương pháp thu thập số liệu: Điều tra viên 
phỏng vấn trực tiếp các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Sai số và khống chế sai số: Sai số do người cung 
cấp thông tin bỏ sót hoặc cố tình sai thực tế, để hạn 
chế sai số, điều tra viên được tập huấn kỹ, có kinh 
nghiệm trong giao tiếp. Sau khi kết thúc phỏng vấn, 
điều tra viên kiểm tra lại phiếu ngay để không bỏ 
sót thông tin. Giám sát viên kiểm tra phiếu khi kết 
thúc để kịp thời phát hiện sai số và bổ sung kịp thời.

2.6. Xử lý và phân tích số liệu: Số liệu định lượng 
sau khi thu thập được kiểm tra, làm sạch, mã hoá và 
nhập bằng phần mềm Epidata 3.1, xử lý thống kê 
bằng phần mềm Stata 11, thống kê mô tả với tỷ lệ 
%, thống kê suy luận với kiểm định 2. 

2.7. Đạo đức nghiên cứu: Nghiên cứu được 
tiến hành dưới sự chấp thuận của chính quyền địa 
phương, lãnh đạo cơ quan y tế trên địa bàn nghiên 
cứu và đối tượng nghiên cứu. Thông tin được hoàn 
toàn bảo mật và kết quả chỉ được sử dụng cho mục 
đích nghiên cứu.

3. Kết quả

3.1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy 

Hình 1. Kiến thức của bà mẹ về cách cho trẻ ăn/
bú đúng khi bị tiêu chảy phân theo địa dư 
(n=409)

Nhận xét: Gần 80% bà mẹ có kiến thức đúng về 
cách cho trẻ ăn/bú khi bị tiêu chảy, tỷ lệ bà mẹ ở 
miền núi có kiến thức đúng về cách cho trẻ bú/ăn khi 
bị tiêu chảy chiếm tỷ lệ cao nhất với 83,9%, sau đó 
đến miền núi và thấp nhất là ở nông thôn với 74,3%. 

Bảng 1. Lý do không cho trẻ ăn bú bình thường khi bị 
tiêu chảy (n=409)

Nội dung
Thành 

thị
Nông 
thôn

Miền núi Tổng

p
n % n % n % n %

Người khác khuyên 1 0,7 6 4,3 0 0 6 1,7
0,006Sợ trẻ bệnh nặng 

thêm
5 3,6 17 12,1 11 8,5 33 8,1

Nhận xét: Về lý do không cho trẻ ăn bú bình 
thường khi bị tiêu chảy, gần 10% người được phỏng 
vấn cho rằng trẻ bị nặng thêm nếu tiếp tục cho ăn/bú 
bình thường, trong đó, người dân ở nông thôn chiếm 
tỷ lệ cao nhất với 12,1%, gấp gần 4 lần so với thành 
thị. Có 1,7% người không cho trẻ ăn/bú bình thường 
do người khác khuyên. Sự khác biệt này có ý nghĩa 
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dưỡng nhiều hơn so với người trưởng thành 
Việt Nam và người trưởng thành trong nghiên 
cứu tại Mỹ [4 ,5]. Sinh viên thường dành thời 
gian đề ngồi học trên lớp, tự học nhiều, tỷ lệ 
sinh viên năm thứ 2 Đại học Y Hà Nội tự học 
trên 4 tiếng chiếm 28,2% [2]. Trong giới sinh 
viên, việc sử dụng mạng xã hội Facebook khá 
phổ biến. đây là một hoạt động tĩnh tại. Trong 
lúc rảnh rỗi, thay vì chơi thể thao hoặc tập thể 
dục, sinh viên lại dành thời gian đọc Facebook, 
điều đó có thể làm tăng thời gian hoạt động tĩnh 
tại. Một nghiên cứu trên 6 thành phố Hà Nội, 
Hải Phòng, Vinh, Huế, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí 
Minh cho thấy 99% sinh viên sử dụng mạng 
xã hội, trên 50% sinh viên dùng mạng xã hội 
trên 3 giờ trong ngày [3]. Trong nghiên cứu của 
chúng tôi, việc khảo sát thời gian và tỷ lệ sinh 
viên sử dụng mạng Facebook không được tiến 
hành. Do đó không có số liệu để so sánh với 
nghiên cứu tại 6 thành phố nói trên.

Theo WHO, người trưởng thành 18-64 tuổi cần 
HĐTL mức độ vừa ít nhất 30 phút mỗi ngày 
trong tối thiểu 5 ngày mỗi tuần, đạt tối thiểu 
600 MET-phút/tuần. Trong nghiên cứu này, 
71,9% sinh viên có HĐTL đạt khuyến nghị của 
WHO, tương đương với tỷ lệ 70% đối tượng 
người trưởng thành Việt Nam đạt khuyến nghị 
của WHO về HĐTL [4], cao hơn so với người 
trưởng thành 25-64 tuổi tại TP. Hồ Chí Minh [9].

Kết quả phân loại mức HĐTL từ bộ câu hỏi 
GPAQ của nghiên cứu trên cho thấy sinh viên 
HĐTL mức trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất: 
42,7% (Bảng 5), cao hơn tỷ lệ sinh viên HĐTL 
mức trung bình tại Malaysia: 38%. Nhưng tỷ 
lệ sinh viên HĐTL mức cao: 17,7%, thấp hơn 
tỷ lệ sinh viên HĐTL mức cao của sinh viên 

Malaysia: 40% [8]. Khác biệt này có thể do tỷ 
lệ sinh viên nam (đối tượng thường có HĐTL 
nhiều hơn nữ) trong nghiên cứu tại Malaysia 
chiếm tới 50%, trong khi nghiên cứu của chúng 
tôi chỉ có 14,6%.

Hạn chế của nghiên cứu: cỡ mẫu nghiên cứu 
nhỏ, chưa phân tích được các yếu tố liên quan 
tới số lượng HĐTL. Đối tượng nghiên cứu là 
sinh viên cử nhân dinh dưỡng, người thu thập 
thông tin cũng là 2 sinh viên cử nhân dinh 
dưỡng, nên ít nhiều có ảnh hưởng tới tính khách 
quan của thông tin thu thập.

5. Kết luận

Tóm lại, nghiên cứu này cho thấy 71,9% đối 
tượng có HĐTL đạt khuyến nghị của WHO (với 
số lượng ≥ 600 MET-phút/tuần). Thời gian hoạt 
động tĩnh tại 10 tiếng/ngày. Tỷ lệ sinh viên có 
mức HĐTL cao là 17,7%, trung bình là 42,7% 
và thấp là 39,6%.

Đây là nghiên cứu bước đầu về HĐTL trên sinh 
viên cử nhân dinh dưỡng, đại học Y Hà Nội. Để 
có số liệu đại diện, cần tiến hành nghiên cứu 
trên các đối tượng sinh viên chuyên ngành khác 
với cỡ mẫu lớn hơn. Cần phân tích thêm các 
yếu tố liên quan tới số lượng HĐTL.
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1. Đặt vấn đề

Tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp ở trẻ em 
là hai bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở những 
nước đang phát triển. Ở nước ta, 80% tử vong do tiêu 
chảy xảy ra ở trẻ em dưới 2 tuổi, bình quân 1 trẻ dưới 
5 tuổi mỗi năm mắc từ 0,8-2,2 đợt tiêu chảy, ước 
tính hàng năm có 1100 trường hợp tử vong [6], [5]. 
Về NKHH, trung bình mỗi năm một đứa trẻ mắc 4-9 
lần, tỷ lệ tử vong do NKHH chiếm 1/3 (30-35%) so 
với tử vong chung [1], [4]. Tỷ lệ mắc và tử vong của 
hai bệnh này rất cao nhưng hoàn toàn có thể hạn chế 
bằng cách chủ động phòng tránh tác nhân gây bệnh 
và xử lí kịp thời khi bị bệnh. Để phòng chống bệnh, 
người dân nói chung và người chăm sóc trẻ nói riêng 
phải có kiến thức đầy đủ về phòng bệnh và cách xử 
lý khi trẻ bị mắc bệnh để giảm tỷ lệ mắc và tử vong. 
Chính vì lý do đó, chúng tôi thực hiện nghiên cứu: 
“Kiến thức của các bà mẹ có con dưới 5 tuổi về 
phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn hô hấp cấp 
tính ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam”, với 
mục tiêu mô tả kiến thức của các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi về phòng chống tiêu chảy và nhiễm khuẩn 
hô hấp ở trẻ em tại một số vùng/miền Việt Nam 

năm 2014. Từ đó có thể đưa ra một số khuyến nghị 
phù hợp vào công tác truyền thông phòng chống 
các bệnh nhiễm khuẩn cho trẻ em trong giai đoạn 
hiện nay.

2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện vào năm 2014 tại 3 
tỉnh: Hòa Bình, Hà Tĩnh và Kiên Giang, đại diện cho 
3 miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam.

2.2. Đối tượng nghiên cứu

Các bà mẹ có con dưới 5 tuổi.

Tiêu chuẩn lựa chọn: Là các bà mẹ có con dưới 
5 tuổi, có tinh thần minh mẫn, tự nguyện, hợp tác trả 
lời phỏng vấn.

Tiêu chuẩn loại trừ: Tinh thần không minh mẫn 
hoặc không có mặt tại hộ gia đình trong thời gian 
nghiên cứu hoặc không tự nguyện, hợp tác trong quá 

mothers being able to detect some severe signs of diarrhea and ARI was low. Only 6.6% of mothers 
recognized wrinkled skin signs (14.4 % in urban and 2.1% in rural region, respectively); 11 % of 
mothers recognized signs of dyspnea (25.9 % in urban and 1.5% in mountainous region). Mothers’ 
knowledge about prevention of diarrhea and ARI in urban was better than that of mothers in rural and 
mountain regions.

Keywords: Diarrhea, acute respiratory infections, knowledge, under 5-year-old child.
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